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nước. Với đặc thù là tỉnh có diện tích lớn, địa bàn phức 
tạp, người dân còn nhiều tập quán vệ sinh lạc hậu đặc 
biệt là vùng sâu vùng xa, vùng ven biển. Để chương 
trình triển khai có hiệu quả cao, trong thời gian tới cần 
quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các 
chương trình vay vốn ưu đãi cho mục tiêu vệ sinh hộ 
gia đình. Thông tin, giáo dục, truyền thông nâng cao 
nhận thức và trách nhiệm của người dân trong sử dụng 
nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh. Đào tạo nguồn nhân 
lực tại chỗ lực cho lĩnh vực Nước sạch và Vệ sinh môi 
trường, đặc biệt cho các khu vực nông thôn, vùng sâu, 
vùng xa. 
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BẰNG THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ TOÀN DIỆN 
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TÓM TẮT 
Sử dụng bảng điểm đánh giá dinh dưỡng toàn diện 

để khảo sát tình trạng dinh dưỡng của 144 bệnh nhân 
suy thận mạn tính lọc máu chu kỳ, kết quả cho thấy: Tỷ 
lệ suy dinh dưỡng (điểm SGA > 7 điểm) là 98,6%, SGA 
trung bình là 15,2 ± 3,8. Suy dinh dưỡng mức độ nhẹ 
và trung bình chiếm 92,9%, mức độ nặng và rất nặng 
chiếm 7,1%. Tỷ lệ suy dinh dưỡng trong nghiên cứu là 
98,6%, tuy nhiên chỉ có 25,0% bệnh nhân có albumin 
máu thấp hơn bình thường và 39,6% bệnh nhân có 
BMI < 18,5. 

Từ khóa: Suy dinh dưỡng, lọc máu chu kỳ, bảng 
điểm dinh dưỡng toàn diện 

SUMMARY 
Using subjective global assessment (SGA) to 

investigating nutritious state of 144 chronic renal failure 
patients treating with maintenance hemodialysis, the 
results show that rate of mulnutration (SGA > 7) is 
98.6%, average SGA is 15.2 ± 3.8. Mild and moderate 
malnutrition is 92.9%, severe malnutrition is 7.1%. 
Rate of malnutrition in the study is 98.6%, however 
there are 25.0% patients with hypoalbuminemia and 
39.6% patients with BMI < 18.5. 

Keywords: malnutrition, maintenance 
hemodialysis, subjective global assessment  

ĐẶT VẤN ĐỀ 
Dinh dưỡng là một vấn đề quan trọng đối với người 

khỏe mạnh nói chung và bệnh nhân nói riêng. Hiệu 
quả điều trị phụ thuộc rất nhiều yếu tố trong đó có dinh 
dưỡng. Đối với bệnh nhân suy thận mạn tính lọc máu 
chu kỳ, dinh dưỡng lại là vấn đề vô cùng cần thiết. Với 
đặc điểm bệnh nhân suy thận mạn tính, người bệnh 
cần phải kiểm soát chế độ và thành phần dinh dưỡng 
hàng ngày phải hợp lý nhằm góp phần kiểm soát các 
rối loạn do bệnh lý gây ra như: tăng huyết áp, rối loạn 
lipid máu, suy tim, thiếu máu… tuy nhiên cũng phải 
đảm bảo dinh dưỡng để bệnh nhân có đủ năng lượng 
thực hiện các cuộc lọc máu trong tuần. Thực hiện chế 
độ dinh dưỡng cho bệnh nhân suy thận mạn tính lọc 

máu chu kỳ như thế nào để đảm bảo hai mục tiêu trên 
là một vấn đề rất khó và phụ thuộc vào tình trạng dinh 
dưỡng của mỗi bệnh nhân. Đánh giá tình trạng dinh 
dưỡng của bệnh nhân suy thận mạn tính lọc máu chu 
kỳ cần phải đánh giá toàn diện chứ không thể dựa vào 
một trong các chỉ số như BMI, nồng độ albumin máu 
hoặc protein máu… Bảng điểm đánh giá dinh dưỡng 
toàn diện Subjective Global Assesment – SGA được 
các nhà thận học lựa chọn để đánh giá tình trạng dinh 
dưỡng của bệnh nhân suy thận mạn tính lọc máu chu 
kỳ. Chúng tôi chưa thấy nghiên cứu nào về vấn đề này 
tại Việt Nam, do vậy chúng tôi đã thực hiện nghiên cứu 
đề tài: “Khảo sát tình trạng dinh dưỡng bệnh nhân suy 
thận mạn tính lọc máu chu kỳ bằng thang điểm đánh 
giá dinh dưỡng toàn diện” với mục tiêu nhận biết được 
thực trạng dinh dưỡng ở nhóm bệnh nhân suy thận 
mạn tính lọc máu chu kỳ. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1. Đối tượng nghiên cứu. 
Đối tượng nghiên cứu gồm 144 bệnh nhân suy thận 

mạn tính được lọc máu bằng phương pháp thận nhân 
tạo chu kỳ tại Khoa Thận - Lọc máu Viện quân y 103 
và Khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Bạch mai. 

+ Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân: Bệnh nhân suy 
thận mạn tính do nhiều nguyên nhân khác nhau như 
viêm cầu thận mạn tính, viêm thận bể thận mạn tính, 
đái tháo đường…được thận nhân tạo ≥ 3 tháng. Các 
bệnh nhân này đều được điều trị các rối loạn các cơ 
quan theo chung một phác đồ.  

+ Tiêu chuẩn loại trừ: Bệnh nhân không hợp tác 
nghiên cứu. Bệnh nhân đang có viêm cấp tính hoặc 
nghi ngờ mắc bệnh ngoại khoa. 

2. Phương pháp nghiên cứu.  
+ Tiến cứu, cắt ngang, mô tả, so sánh kết quả giữa 

các nhóm.  
+ Bệnh nhân được khám lâm sàng, tính BMI, làm 

các xét nghiệm cận lâm sàng về huyết học và sinh hóa 
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máu thường qui. 
+ Đánh giá dinh dưỡng bằng thang điểm SGA: Bộ 

câu hỏi có 2 phần: 
Phần hỏi tình trạng bệnh nhân trong vòng 6 tháng 

qua bao gồm 5 nội dung: thay đổi trọng lượng, chế độ 
ăn (ăn có ngon miệng, có phải áp dụng chế độ ăn đặc 
biệt hay không?), các triệu chứng dạ dày ruột, khả 
năng hoạt động và thời gian lọc máu. Mỗi nội dung có 
5 mức độ đánh giá từ nhẹ (01 điểm) đến nặng (05 
điểm). Tổng điểm cho phần hỏi là 25 điểm, người bình 
thường là 5 điểm, suy dinh dưỡng mức độ nhẹ: 6-10 
điểm, mức độ vừa: 11- 15 điểm, nặng: 16- 20 điểm và 
rất nặng: 21- 25 điểm. 

Phần khám thể chất bao gồm 02 nội dung: đánh 
giá tình trạng dự trữ chất béo và mức độ teo cơ. Cách 
tính điểm phần này như sau: không thay đổi 1 điểm, 
mức nhẹ và trung bình 3 điểm, mức nặng và rất nặng 5 
điểm. Tổng điểm phần khám thể chất là 10 chia 3 mức 
độ: bình thường 2 điểm, suy dinh dưỡng nhẹ và trung 
bình 3- 6 điểm, suy dinh dưỡng nặng 7- 10 điểm. 

Mỗi bệnh nhân đều có một tổng điểm của hai phần 
hỏi và khám. Bệnh nhân dinh dưỡng tốt là 7 điểm, suy 
dinh dưỡng từ 8 điểm trở lên trong đó 8- 21 điểm suy 
dinh dưỡng nhẹ và trung bình, 22- 35 điểm là suy dinh 
dưỡng nặng. 

+ Xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS xác định: giá 
trị trung bình, so sánh giá trị trung bình, tỷ lệ phần 
trăm.  

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
Trong tổng số 144 bệnh nhân có tỷ lệ 

nam/nữ=69/75 (nam chiếm 47,9% và nữ chiếm 52,1%, 
tuổi trung bình 47,4 ± 14,9, thời gian lọc máu trung bình 
là 70,3 ± 39,4 tháng. 

Bảng 1. Đặc điểm dinh dưỡng nhóm nghiên cứu  

Đặc điểm Số lượng Tỷ lệ 
Bình thường (SGA = 7) 2 1,4 

Suy dinh dưỡng (SGA > 7) 142 98,6 
Tổng cộng 144 100 

SGA trung bình 15,2 ± 3,8 
Nhận xét: Số bệnh nhân có suy dinh dưỡng là 

142/144 (chiếm 98,6%), chỉ có 2 bệnh nhân chiếm 
1,4% bệnh nhân có dinh dưỡng bình thường theo bảng 
điểm SGA. 

Bảng 2. Phân bố bệnh nhân dựa theo mức độ suy 
dinh dưỡng thông qua hỏi 5 lĩnh vực ở nhóm nghiên 
cứu theo SGA. 

Mức độ suy dinh dưỡng Số bệnh nhân  (%) 
Không suy dinh dưỡng (SGA= 5) 2 1,4 
Suy dinh dưỡng nhẹ (SGA: 6 - 10) 83 57,6 
Suy dinh dưỡng vừa (SGA: 11 – 15) 47 32,7 
Suy dinh dưỡng nặng (SGA: 16 – 20) 12 8,3 

Suy dinh dưỡng rất nặng (SGA: 21 – 25) 0 0 
Tổng 144 100 

Nhận xét: Dựa vào hỏi bệnh có tới 8,3% suy dinh 
dưỡng nặng, 32,7% bệnh nhân suy dinh dưỡng trung 
bình và có 57,6% suy dinh dưỡng nhẹ. 

Bảng 3. Phân bố bệnh nhân dựa vào mức độ suy 
dinh dưỡng thông qua khám 2 lĩnh vực teo cơ và mất 
lớp mỡ dưới da ở nhóm nghiên cứu theo SGA. 

Mức độ suy dinh dưỡng  Số bệnh nhân (%) 
Không suy dinh dưỡng (SGA= 2)  36 25,0 

Suy dinh dưỡng nhẹ và vừa (SGA: 3 - 6)  80 55,6 
Suy dinh dưỡng nặng và rất nặng  

(SGA: 7 – 10) 
28 19,4 

Tổng  144 100 
Nhận xét: Nếu chỉ căn cứ vào khám để xác định teo 

lớp mỡ dưới da và teo cơ, có 55,6% bệnh nhân suy 
dinh dưỡng nhẹ và vừa, có 19,4% bệnh nhân suy dinh 
dưỡng nặng và rất nặng. 

Bảng 4. Phân bố mức độ suy dinh dưỡng ở nhóm 
nghiên cứu theo tổng điểm SGA  

Mức độ suy dinh dưỡng Số bệnh nhân (%) 
Suy dinh dưỡng nhẹ và trung bình 

(SGA: 8 - 21) 
132 92,9 

Suy dinh dưỡng nặng và rất nặng 
(SGA: 22 – 35) 

10 7,1 

Tổng 142 100 
Nhận xét: Trong số 142 bệnh nhân suy dinh dưỡng, 

tính theo tổng điểm SGA, chỉ có 7,1% bệnh nhân suy 
dinh dưỡng nặng và rất nặng, có tới 92,9% bệnh nhân 
suy dinh dưỡng nhẹ và vừa. 

Bảng 5. Đặc điểm BMI nhóm nghiên cứu. 
Đặc điểm Số bệnh nhân  (%) 

Gầy (BMI < 18,5) 57 39,6 
Bình thường (18,5 ≤ BMI < 23) 81 56,3 

Béo (BMI ≥ 23) 6 4,2 
Tổng 144 100 

Nhận xét: Đánh giá dinh dưỡng theo chỉ số BMI có 
39,6% bệnh nhân gầy, 56,3% bệnh nhân có BMI trong 
giới hạn bình thường và chỉ có 4,2% bệnh nhân thừa 
cân. 

Bảng 6. Đặc điểm nồng độ albumin máu nhóm 
nghiên cứu. 

Đặc điểm Số bệnh nhân Tỷ lệ (%) 
Albumin máu < 38 g/L 36 25 
Albumin máu ≥ 38 g/L 108 75 

Tổng 144 100 
Nhận xét: Số bệnh nhân có nồng độ albumin dưới 

mức bình thường (< 38 g/L) chiếm 25%, số bệnh nhân 
có nồng độ albumin máu trong giới hạn bình thường 
chiếm 75%. 

Bảng 7. So sánh tỷ lệ bệnh nhân suy dinh dưỡng 
đánh giá theo SGA, giảm albumin máu và gầy theo 
BMI ở nhóm bệnh nhân nghiên cứu. 

Đặc điểm Số bệnh nhân Tỷ lệ (%) 
Albumin máu < 38 g/L 36 25 

Gầy: BMI < 18,5 57 39,6 
Điểm SGA > 7 142 98,6 

Nhận xét: Trong 144 bệnh nhân tỷ lệ bệnh nhân 
suy dinh dưỡng chiếm tới 98,6%, tuy nhiên chỉ có 
39,6% bệnh nhân gầy và 25% bệnh nhân có nồng độ 
albumin máu dưới mức bình thường. 

BÀN LUẬN 
Có nhiều cách để đánh giá tình trạng dinh dưỡng 

của bệnh nhân: trẻ em thường dựa vào chỉ số cân 
nặng và chiều cao, người lớn thường dựa vào chỉ số 
BMI hoặc dựa vào nồng độ albumin, xác định teo cơ 
hoặc mất lớp mỡ dưới da. Trong nghiên cứu này chúng 
tôi dựa vào bảng điểm đánh giá dinh dưỡng toàn diện 
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được Hội thận học quốc tế sử dụng để đánh giá tình 
trạng dinh dưỡng của bệnh nhân suy thận mạn tính lọc 
máu chu kỳ. Bảng đánh giá toàn diện này bao gồm hai 
nội dung lớn: tình trạng chủ quan và khách quan qua 
hỏi và khám bệnh nhân. Trong phần hỏi các tác giả đã 
đưa vào 2 điểm đặc trưng cho bệnh nhân lọc máu đó là 
thời gian lọc máu và tăng trọng lượng cơ thể phải tính 
theo trọng lượng khô, các lĩnh vực khác như tình trạng 
rối loạn cơ quan tiêu hóa, năng lượng cơ thể được sử 
dụng như bản gốc. Phần đánh giá teo cơ và mất lớp 
mỡ dưới da, các tác giả vẫn thống nhất các tiêu chuẩn 
như bản gốc, khám đánh giá nhiều vị trí khác nhau. 
Như vậy, bảng điểm này được thực hiện một cách 
khách quan, qua cả phần đánh giá yếu tố chủ quan và 
phần khám đánh giá của người thầy thuốc. Bảng điểm 
đánh giá toàn diện dinh dưỡng của bệnh nhân suy thận 
mạn tính lọc máu chu kỳ toàn diện hơn chỉ số BMI, bởi 
chỉ số này chỉ đánh giá ở hai yếu tố trọng lượng và 
chiều cao của bệnh nhân mà không đánh giá dinh 
dưỡng qua các chức năng cơ quan tiêu hóa. Nồng độ 
albumin máu cũng được coi là một chỉ số đánh giá dinh 
dưỡng, tuy nhiên nó sẽ không phù hợp với những bệnh 
nhân có tổn thương mất albumin qua nước tiểu hoặc 
chức năng gan giảm. Bảng điểm đánh giá toàn diện 
SGA đúng như tên gọi của nó đánh giá toàn diện bệnh 
nhân và mang tính đặc thù cho bệnh nhân suy thận 
mạn tính lọc máu chu kỳ, vì vậy nó được tất cả các nhà 
Thận học- Lọc máu sử dụng. Kết quả nghiên cứu của 
chúng tôi cho thấy, tỷ lệ những bệnh nhân suy dinh 
dưỡng trong nghiên cứu là cao, chiến tới 98,6% trong 
tổng số 144 bệnh nhân nghiên cứu, điểm SGA trung 
bình nhóm nghiên cứu là 15,2 ± 3,8 (Bảng 1). Đi sâu 
vào từng lĩnh vực nghiên cứu cho thấy, trong 142 bệnh 
nhân suy dinh dưỡng có điểm SGA = 7 điểm có tới 132 
bệnh nhân suy dinh dưỡng trong đó mức độ nhẹ và 
trung bình chiếm tỷ lệ cao (92,9%). Những thay đổi nhẹ 
và trung bình thường bị bệnh nhân bỏ qua, không điều 
chỉnh lại chế độ ăn, chế độ điều trị, và số bệnh nhân 
này dễ rơi vào tình trạng suy dinh dưỡng nặng, làm 
chất lượng cuộc sống của bệnh nhân giảm. Trong 
phần đánh giá dinh dưỡng chúng tôi nhận thấy tỷ lệ 
suy dinh dưỡng nếu khám dựa vào lớp mỡ dưới da và 
tình trạng teo cơ thấp hơn phần hỏi bệnh nhân. Điều 
này gợi ý đánh giá dinh dưỡng cần toàn diện, kết hợp 
cả hỏi và khám bệnh nhân. Trong quá trình điều trị 
bệnh nhân dinh dưỡng là vô cùng quan trọng, điều 
chỉnh dinh dưỡng của bệnh nhân suy thận mạn tính lọc 
máu chu kỳ là rất khó, bởi bệnh nhân này có nhiều yếu 
tố ảnh hưởng đến dinh dưỡng bệnh nhân. Chế độ ăn 
kiêng giảm protein dễ làm cho bệnh nhân rơi vào tình 
trạng thiếu dinh dưỡng, chức năng dạ dày ruột thường 
xuyên bị ảnh hưởng do tăng ure và creatinin máu làm 
ảnh hưởng đến cơ quan tiêu hóa, bệnh nhân lọc máu 
chu kỳ thường có tỷ lệ viêm gan nhiều, dễ gây tình 
trạng chán ăn, giảm hấp thu, cuộc lọc máu bệnh nhân 
mất rất nhiều năng lượng. Bên cạnh đó bệnh nhân suy 
thận mạn tính lọc máu chu kỳ thường xuyên phải sử 
dụng các thuốc kiểm soát huyết áp, điều trị thiếu máu, 
dẫn đến cần nhiều chất, đặc biệt albumin để vận 
chuyển thuốc, chính những điều này làm cho vấn đề 

dinh dưỡng của bệnh nhân là vấn đề quan trọng và rất 
cần thiết. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi phù hợp 
với nghiên cứu của Janardhan V và cộng sự (2010) có 
tới 91% bệnh nhân suy dinh dưỡng từ mức độ nhẹ tới 
nặng, điểm SGA trung bình nhóm nghiên cứu là 17,9 ± 
2,85, Oliveria CM và cộng sự (2010) kết quả thấy tỷ lệ 
suy dinh dưỡng là 94,8%, Segall L và cộng sự (2009) 
kết quả cho thấy có tới 89,36% bệnh nhân suy dinh 
dưỡng. Chúng tôi chưa có số liệu các nghiên cứu khác 
tại Việt Nam, vì chưa có một nghiên cứu nào công bố 
về tỷ lệ suy dinh dưỡng nhóm bệnh nhân này khi sử 
dụng bảng điểm SGA. Một điều thú vị trong nghiên cứu 
là, nếu chỉ dựa vào BMI hoặc nồng độ albumin máu, 
nghiên cứu của chúng tôi chỉ gặp 39,6% bệnh nhân có 
BMI < 18,5 và 25,0% bệnh nhân có nồng độ albumin 
máu dưới mức cho phép. Như vậy việc bỏ sót mất hơn 
50% số bệnh có tình trạng suy dinh dưỡng là một điều 
gây khó khăn cho bệnh nhân trong quá trình điều trị. 
Chính vì điều này, khuyến cáo của Hội Thận- Lọc máu 
thế giới nên sử dụng bảng điểm đánh giá dinh dưỡng 
toàn diện để đánh giá tình trạng dinh dưỡng ở bệnh 
nhân suy thận mạn tính lọc máu chu kỳ. 

KẾT LUẬN 
Qua nghiên cứu tình trạng dinh dưỡng bằng thang 

điểm đánh giá dinh dưỡng toàn diện của 144 bệnh 
nhân suy thận mạn tính lọc máu chu kỳ, chúng tôi rút 
ra một số nhận xét sau: 

+ Tỷ lệ suy dinh dưỡng (điểm SGA > 7 điểm) là 
98,6%, SGA trung bình là 15,2 ± 3,8.  

+ Suy dinh dưỡng mức độ nhẹ và trung bình chiếm 
92,9%, mức độ nặng và rất nặng chiếm 7,1%. 

+ Tỷ lệ suy dinh dưỡng trong nghiên cứu là 98,6%, 
tuy nhiên chỉ có 25,0% bệnh nhân có albumin máu 
thấp hơn bình thường và 39,6% bệnh nhân có BMI < 
18,5. 
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